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TOM TAT

Nghién ctru nay mé ta da dang hinh thai, cau tao cum hoa va déc diém biéu hién gii tinh ctia 13
mau giéng du dG m&i thu thap trong nam 2008. Cac sé liéu, hinh anh dwoc danh gia va thu thap trong
giai doan cay ra hoa trén cac ca thé cia tap doan mau gidng. Khao sat cho thay trong sé 13 mau
giéng du da thu thap, c6 6 loai hoa (don tinh cai, lwdng tinh 5 nhi, lwéng tinh thudn dai, lwdng tinh di
hinh, lwéng tinh bat duc va dwc), cé 7 kiéu cum hoa va 3 kiéu hinh gi&i tinh (cay don tinh cai, cay
lwong tinh va cay dwec).

Tir khéa: Bau nhi, cum hoa, dwc, don tinh cai, du dua, gi¢i tinh, lwdng tinh, nhi, quén thé.

SUMMARY

The study was conducted to describe variation in morphology and structure of papaya flowers
and infloresence as well as sex expression among thirteen papaya (Carica Papaya L) accessions
collected in 2008. The botanical characteristics of papaya infloresence was obsevered and recorded at
flowering stage of the trees in experimental field. There are six types of flowers including pistillate,
hermaphrodite (pentendria, carpelloid, elongata, barren) and staminate), seven types of infloresence

and three individual sex forms (pistillate, hermaphrodite and staminate).

Key words: Hermaphrodite, infloresence, ovary, papaya, pistillate, population, sex form, stamen

staminate.

1. DAT VAN DE

Trong vai nam tré lai day, dién tich
trong du da tham canh dang gia ting nhanh
chéng. Khéi lugng hat gidng va cay gidng du
dt duge ban ra trén thi trusng khong ngting
tang lén. Tuy nhién, hau hét cac giong du du
lai dang dugc trong phé bién 1a cac giéng
nhap khéu t Pai Loan, Thai Lan, Trung
Quéc, Meéxicod... Cac gidng nay cé cac uu
diém 1a thap cay, thoi gian cho qua s6m va
dac biét khong xuat hién ciy du da duc trong

quin thé. Trong khi d6 cac giong du du c6
ngudn goc ban dia mac du thich tng tot véi
diéu kién canh tac 6 Viet Nam, qua c6 huong
vi thom ngon nhung cé nhiing nhuge diém
chung nhu cao cay, thoi gian cho qua muén
va cay du du duc (khéng cho qua) chiém mét
ty 1é nhat dinh trong quén thé.

Du du 1a cAay da tinh, trong cing mot
giéng ton tai nhiéu kibu cay c6 gidi tinh khac
nhau. Cac nha khoa hoc da phan biét ra c6
dén 31 kiéu hinh gi6i tinh trong mot gidng
(bién d6i tir siéu duc dén siéu cai) do ching
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Khao sat dac diém ciu tao hoa, cum hoa va biéu hién kiéu hinh gi&i tinh ctia cac mau gidng du du...

khac nhau vé kha néng hinh thanh co quan
sinh duc duc va cai (Tran Thé& Tuc, 2004).
Hién tai van chua c6 mot tai liéu céng bo
chinh thtc vé k§ thuat st dung dang gi6i
tinh va cdu tric cum hoa (co quan sinh san)
nhu thé nao dé chon tao va san xuét gidng
du du lai. Nghién ctiu mé ta dic diém céu
tao hoa va cum hoa ctia 13 mau giong du dua
mé6i thu thap nhim cung cdp ngudn thong
tin co ban vé dic diém hoa va hé théng sinh
san cua nguodn vat liéu du du ¢ nuée ta, lam
thong tin nén tang cho céng tac nghién ctu,
tao gidng du du lai.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Vat liéu nghién ctrtu
Vat liéu nghién c@u bao gom 13 miu

giong du du dién hinh thu thap trong nudc
nam 2008.
2.2. Phuong phap nghién ctiu
Bd'tri thi nghiém

Thi nghiém danh gia dudc bd tri tuan tu
khong nhéc lai tai Vién nghién ctu Lua,

Truong DPai hoc Nong nghiép Ha Noi trong
nam 2009.
Chdm séc, bon phédan

Hat dugc gieo ngay 15/10/2008, trong
bau dat kich thudc 8 x 12 cm. Cay con dudc
tréng ra ngoai rudng khi cé 4 14 that, mat do
2000 cay/ha (5 m?cay). Pat trong duge 1én
ludng cao 0,5 m; rdng 2 m; khoang cach gitia
cac luong 0,5 m. Trén luéng dao ho trong
kich thuée 40 x 40 x 30 cm, cach nhau 2 m
(Tran Thé Tuc, 2004; Nguyén Van Luat,
2009).

Phan bén st dung cho mét gdc nhu sau:
bén 16t 10 kg phan chudéng hoai muc + 0,5
kg supe lan + 0,5 kg voi bot + 0,3 kg NPK
(16 - 16 - 8). T4t ca tron déu véi dat trong ho.
Tu thang thd 2 sau trong, tién hanh bén
thic hai thang mét 1an véi lugng 150 g NPK
16 - 16 - 8.
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Cadc chi tiéu theo déi

DPiac diém cdu tao hoa va cum hoa cua
cdc mAu gidng: tai thoi ky cAy ra hoa két
qua, khao sat trén toan b cac ca thé cia mbi
mAu giong dic diém canh hoa, bau nhuy, chi
nhi, thanh phan hoa trén cum hoa.

Phuong phap phén loai kiéu hoa du du
dugc xac dinh theo khung phan loai cta
Storey (1941), trich trong tai liéu cua Singh
(1990), Ying Kwok Chan (2008) va Jack
(1980).

Phuong phap phén loai kiéu cum hoa,
gi6i tinh cta cay dugc xac dinh theo khung
phan loai cua Oschae va cs. (1975), trich
trong tai liéu cia Singh (1990) va Nguyén
Van Luat (2009).

Phuong phap phan nhém quéin thé duge
xac dinh theo khung phén loai ctiia Singh
(1990).

S6 litu dudge xt 1y biang chuong trinh
Microsoft Excel 2003.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. C4au tao hoa trén cum hoa du du

Dua theo khung phéan loai ctia Storey
(1941), trich theo Ying Kwok Chan (2008),
hoa du du duge chia ra thanh 6 kiéu cc ban:

1. Hoa don tinh cai c¢6 bau nhuy va
khong ¢6 nhi duec.

2. Hoa ludng tinh 5 nhi (pentandria) c6 5
chi nhi, bau nhuy c6 5 ranh.

3. Hoa ludng tinh di hinh (carpelloid) c6
tif 6 dén 9 nhi, bau nhuy c6 ranh di hinh.

4. Hoa ludng tinh thon dai (elongata) c6
bau nhuy kéo dai, bé mét tron, phing.

5. Hoa ludng tinh nhuy thoai hoa
(barren) c6 10 nhi, bau nhuy bi thoai hoa.

6. Hoa duc, c6 10 nhi, khéng c6 bau
nhuy.

Két qua khdo sat trén tap doan nghién
ctiu ghi nhan su xuat hién cua tat ca cac loai
hoa trén (Hinh 1 d&n Hinh 6).
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Hinh 1. Hoa don tinh cai
- 5 trang hoa roi nhau
- Khong c6 nhi
- Bau nhuy hinh cau hodc bau duc

Hinh 2. Hoa luéng tinh nam nhi
(pentandria)

- 5 trang hoa ro1 nhau
-Co5 nhi roi
- Bau nhuy c6 5 khia.

Hinh 3. Hoa luéng tinh di hinh
(carpelloid)
- 5 trang hoa hop & phﬁn dudi tao thanh 6ng hoa
-Co 10 nhj,‘ 5 nhi thap ho'p, véi ong I}oa, 5 nhi cao
hop véi bau nhyy lam bién dang bau nhuy

Hinh 4. Hoa luong tinh thon dai (elongata)
- 5 trang hoa hop & phﬁr} dudi tao thanh 6ng hoa
- C6 10 nhi (5 cao, 5 thap) hop véi 6ng hoa
- Bau nhyy thudn dai

Hinh 5. Hoa ludng tinh bat duc (barren)

- 5 trang hoa hgp & phan duéi tao thanh dng hoa

- C6 10 nhi (5 cao, 5 thap) hop véi dng hoa

- Bau nhuy thoi ho4, kém phat trién, voi nhuy
tidu bién

Hinh 6. Hoa duc
- 5 trang hoa hop ¢ phér} dudi tao thanh 4ng hoa
- C6 10 nhi (5 cao, 5 thap) hop véi 6ng hoa
- Bau nhuy bi thodi hoa hoan toan
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Khao sat dac diém céu tao hoa, cum hoa va bidu hién kiéu hinh giéi tinh clia cac mau gibng du du...

Nhu vay, cAc mau giéng du du d nudc ta
vé co ban c6 cau tao khong sai khac nhiéu so
v6i cac mau giong du du trén thé gidi.

Qua trinh khao sat cau tao hoa trén tap
doan thi nghiém cho thay, hoa ludng tinh b4t
duc déu 1a cac hoa phu cia cum hoa, c6 bau
nhuy bi thoai ho4 va tré nén bat duc. Khi giai
phau hoa duc, vAn thay dau vét cta voi nhuy
nhung d& bi thoai hoa. Truong hgp nay gia
thuyét 1a giéi tinh cta hoa duge quyét dinh
bdi ham lugng tich luy cia mot loai hoéc mon.
Giai thich nay cting phit hgp cho hién tugng
cdy du du duc xuit hién hoa ludng tinh thon
dai trén cum hoa duc (Hinh 9 va Hinh 10).

3.2. CAu tao cum hoa cia cac mau gidng
du du thi nghiém

Hinh 7. Cum hoa nhém A
— cay don tinh cai

Al: Cuym hoa ngin véi hoa
chinh 16n, cac hoa phy phia bén
thoai hoa va cham phat trién.
A2: Cum hoa dai, hoa chinh cé
kich thuéc trung binh, cac hoa
bén c6 thé phat trién thanh qua,
tao chum qua.

Hinh 8. Cum hoa nhém B
- cay luong tinh

B1, B2: Hoa chinh 13 hoa ludng
tinh 5 nhi. Céac hoa phia dudi la
hoa ludng tinh bét duc.

B3: Hoa chinh la hoa ludng tinh
thon dai. Cac hoa nho phia dudi
12 hoa ludng tinh bdt duc.

B4: Hoa chinh va cac hoa nho
bén dudi déu 1a hoa ludng tinh
dai thon dai.
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Theo phan loai cua Oschae va cs. (1975),
trich trong tai liéu cta I.D.Singh (1990), cac
cay trong quan thé miu gidng thu thap duge
phan lam 3 nhém gidi tinh theo thanh phan
hoa trén cum hoa.

Nhém A: cum hoa don tinh céai -
hoa ngéin, chi mang hoa don tinh cai

cum

Nhém B: cum hoa ludng tinh - cum hoa
ngén, c6 thé mang hoa ludng tinh 5 nhi,
ludng tinh thon dai, ludng tinh bat duc va
hoa ludng tinh di hinh.

Nhém C: cum hoa dyc - cum hoa c¢b

cudbng dai, mang cha yéu la hoa duc, c6 thé
mang mot vai hoa ludng tinh thon dai ¢ dau
ngon canh hodc nhanh ctia cum hoa.




Nguyén Vé&n Hoan, Nguyén Tuén Anh, Pham Thj Ngoc

Hinh 9. Cum hoa

nhoém C - cay duc
C1: Cum hoa c6 mot cuéng dai
trén chi dinh hoa duc.
C2: Cum hoa c6 mot cuéng dai,
g6m hoa duc va hoa ludng tinh
dai.

Hinh 10. Cay du du duc
¢6 qua & dau cum hoa

3.3. Phan nhém quan thé cac miu giéng
du du thu thap

Theo phan loai ctia Singh (1990), du du
14 cay phan tinh khac géc tuy nhién tuy
thudc vao thanh phan biéu hién giéi tinh caa
cac ca thé trong quan thé, cac quan thé du
&0 c6 thé phan thanh 3 nhém sau:

- Quan thé phan tinh: chi mang cay duc
va cay cai (Dioecious)

- Quan thé duc vu thé: mang cay ludng
tinh va cay duc (Androdioecious)

- Quan thé cai uu thé: mang ciy ludng
tinh va ciy cai (Gynodioecious).

Tién hanh khao sat kiéu hinh giéi tinh
cla cac mau gidng thu thép tai thoi diém cac
cay ra hoa. Bang 1 cho thay c6 dén 8/13 mau
giobng 1a dang quin thé cai wu thé -
Gynodioecious, khong xudt hién cay duc
trong quin thé. P6 1a cac miu gidng - DLT
01, BLT 03, DLT 02, BLD 03, TQH, DLD 02,
STR 05 va DT 03. Dang quin thé nay rat

dudc san xuét ua chudng vi tit ca cac ca thé
trong quan thé déu cé thé tao qua va cho
nang suat. DAy ciing 13 cac mau gidng quy cb
thé dung lam ngudn gen ban diu dé tao ra
gidng du du méi khong cé cay duc.

Quan thé QN biéu hién gin nhu mot
quan thé phan tinh (Dioecious). Quan thé
nay c6 hau hét cac ca thé 1a cay duc (35,3%)
va cay cai (60,1%), chi c6 4,6% sb cay la cay
ludng tinh.

Can ct theo phuong phap phdn nhém
cta Singh (1990) thi cac quin thé con lai chua
thé xé&p vao bat ky nhém quan thé nao bdi su
da dang trong thanh phan cac dang giéi tinh
ton tai trong quan thé. Do vay trong thoi gian
t6i can tién hanh khao sdo su di truyén va
biéu hién thanh phéan gi6i tinh trén cac quan
thé du dd méi thu thap, lam co sé cho viée
nidm bét co ché di truyén phan ly kiéu hinh
gidi tinh tit d6 tao ra quin thé giong khong c6
cay duc (Gynodioecious) (Hinh 11).
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Khao sat dac diém ciu tao hoa, cum hoa va biéu hién kiéu hinh gi&i tinh ctia cac mau gidng du du...

Bang 1. Ty 1é phéan ly gidi tinh cua cac dong du du nghién citu

Cay

Cay

. Caydyc Caycai . i Dang . Cay dwc Cay cai . i Dang
Doéng lwdng tinh N Déng lwdng tinh A oz
(%) (%) (%) quan thé (%) (%) (%) quan thé
PLTO1 0,0 42,4 57,6 Gyno* TQH 0,0 47,6 52,4 Gyno
PLTO3 0,0 44,0 56,0 Gyno bLD02 0,0 65,5 35,5 Gyno
DBI02 13,6 72,8 13,6 X" STRO5 0,0 54,3 457 Gyno
SLA02 8,1 37,8 54,1 X bT 03 0,0 75,6 24,4 Gyno
QN 35,3 60,1 4,6 Dio™ DBl 05 11,1 55,6 33,3 X
bLTO02 0,0 68,4 31,6 Gyno 1A05 12,7 33.5 53,8 X
PLDO3 0,0 38,5 61,5 Gyno HO'(\'G?:)PH' 0,0 45,3 54,7 Gyno
*: Gynodioecious **: khong xac dinh *#%: Dioecious
Ty 1€ %
80
70
60
50 R
B Cay duc
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- ay ludng tinh
30 % Cay ludng
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Hinh 11. Ty 1é cac kiéu hinh gigi tinh trong tap doan vat liéu nghién citu

4. KET LUAN

Cac mau gidng du da khao sat c6 ba
kiéu hoa chinh 14 hoa don tinh cai, hoa ludng
tinh va hoa duc. Trong d6 hoa ludng tinh
gbém bon kiéu nhé 1a: ludng tinh 5 nhi, ludng
tinh thuén dai va ludng tinh bat duc va
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ludng tinh di hinh. Cau tao hoa cdc mau
giong du du khao sat tuong tu cac mau giong
du du trén thé giéi.

Dya vao ciu tao cum hoa phan biét
thanh 3 nhém ciy: cdy don tinh cai va cay
ludng tinh va cay duc. Nhém ciy don tinh cai
¢6 hai kiéu cum hoa A1, A2; nhém cay ludng
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tinh ¢6 ba kiéu cum hoa B1, B3, B4 va nhém
cay duc gbm 2 kiéu C1 va C2.

Trong 13 mAu gidng du du méi thu thap
thi c6 8 miu gidng 1a quan thé cai uu thé -
Gynodioecious. Day 14 cic mau gidng quy cb6
thé ding lam ngudn gen dé tao ra céc giong
du dua méi khong c6 cay duc.

Dé nghi

Két qua trén day la can ct va chi dan tét
vé dic diém bibu hién gidi tinh trén cay du
di néi chung va tap doan mau giong du du
thi nghiém néi riéng. Trén cd sé cua nghién
ciu nay, trong thoi gian t6i cdn cé thém
nhiing nghién ctiu vé sy di truyén va phan ly
biéu hién kiéu hinh gidi tinh trong cac quan
thé duy tri va cac quin thé lai hitu tinh
nhdm xac dinh quy luat, dic diém di truyén
gi6i tinh trén quan thé vat liéu du da.
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KHẢO SÁT ĐặC ĐIỂM CẤU TẠO HOA, CỤM HOA Và BIỂU HIỆN KIỂU HÌNH GIỚI TÍNH CỦA CÁC MẪU GIỐNG ĐU Đủ (Carica papaya L.) MỚI THU THẬP


Evaluating Structural Characteristics of Inflorescence also Sex Expression
of New Collected Papaya (Carica papaya L.) Varieties


Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Thị Ngọc


Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: tuananhgct47@gmail.com


TÓM TẮT


Nghiên cứu này mô tả đa dạng hình thái, cấu tạo cụm hoa và đặc điểm biểu hiện giới tính của 13 mẫu giống đu đủ mới thu thập trong năm 2008. Các số liệu, hình ảnh được đánh giá và thu thập trong giai đoạn cây ra hoa trên các cá thể của tập đoàn mẫu giống. Khảo sát cho thấy trong số 13 mẫu giống đu đủ thu thập, có 6 loại hoa (đơn tính cái, lưỡng tính 5 nhị, lưỡng tính thuôn dài, lưỡng tính dị hình, lưỡng tính bất dục và đực), có 7 kiểu cụm hoa và 3 kiểu hình giới tính (cây đơn tính cái, cây lưỡng tính và cây đực). 


Từ khóa: Bầu nhị, cụm hoa, đực, đơn tính cái, đu đủ, giới tính, lưỡng tính, nhị, quần thể.


SUMMARY

The study was conducted to describe variation in morphology and structure of papaya flowers and infloresence as well as sex expression among thirteen papaya (Carica Papaya L) accessions collected in 2008. The botanical characteristics of papaya infloresence was obsevered and recorded at flowering stage of the trees in experimental field. There are six types of flowers including pistillate, hermaphrodite (pentendria, carpelloid, elongata, barren) and staminate), seven types of infloresence and three individual sex forms (pistillate, hermaphrodite and staminate).


Key words: Hermaphrodite, infloresence, ovary, papaya, pistillate, population, sex form, stamen staminate. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Trong vài năm trở lại đây, diện tích trồng đu đủ thâm canh đang gia tăng nhanh chóng. Khối lượng hạt giống và cây giống đu đủ được bán ra trên thị trường không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, hầu hết các giống đu đủ lai đang được trồng phổ biến là các giống nhập khẩu từ Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, Mêxicô… Các giống này có các ưu điểm là thấp cây, thời gian cho quả sớm và đặc biệt không xuất hiện cây đu đủ đực trong quần thể. Trong khi đó các giống đu đủ có nguồn gốc bản địa mặc dù thích ứng tốt với điều kiện canh tác ở Việt Nam, quả có hương vị thơm ngon nhưng có những nhược điểm chung như cao cây, thời gian cho quả muộn và cây đu đủ đực (không cho quả) chiếm một tỷ lệ nhất định trong quần thể. 


Đu đủ là cây đa tính, trong cùng một giống tồn tại nhiều kiểu cây có giới tính khác nhau. Các nhà khoa học đã phân biệt ra có đến 31 kiểu hình giới tính trong một giống (biến đổi từ siêu đực đến siêu cái) do chúng khác nhau về khả năng hình thành cơ quan sinh dục đực và cái (Trần Thế Tục, 2004). Hiện tại vẫn chưa có một tài liệu công bố chính thức về kỹ thuật sử dụng dạng giới tính và cấu trúc cụm hoa (cơ quan sinh sản) như thế nào để chọn tạo và sản xuất giống đu đủ lai. Nghiên cứu mô tả đặc điểm cấu tạo hoa và cụm hoa của 13 mẫu giống đu đủ  mới thu thập nhằm cung cấp nguồn thông tin cơ bản về đặc điểm hoa và hệ thống sinh sản của nguồn vật liệu đu đủ ở nước ta, làm thông tin nền tảng cho công tác nghiên cứu, tạo giống đu đủ lai. 


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu nghiên cứu


Vật liệu nghiên cứu bao gồm 13 mẫu giống đu đủ điển hình thu thập trong nước năm 2008.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


Bố trí thí nghiệm


Thí nghiệm đánh giá được bố trí tuần tự không nhắc lại tại Viện nghiên cứu Lúa, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội trong năm 2009. 


Chăm sóc, bón phân


Hạt được gieo ngày 15/10/2008, trong bầu đất kích thước 8 x 12 cm. Cây con được trồng ra ngoài ruộng khi có 4 lá thật, mật độ 2000 cây/ha (5 m2/cây). Đất trồng được lên luống cao 0,5 m; rộng 2 m; khoảng cách giữa các luống 0,5 m. Trên luống đào hố trồng kích thước 40 x 40 x 30 cm, cách nhau 2 m (Trần Thế Tục, 2004; Nguyễn Văn Luật, 2009).


Phân bón sử dụng cho một gốc như sau: bón lót 10 kg phân chuồng hoai mục +  0,5 kg supe lân + 0,5 kg vôi bột + 0,3 kg NPK (16 - 16 - 8). Tất cả trộn đều với đất trong hố. Từ tháng thứ 2 sau trồng, tiến hành bón thúc hai tháng một lần với lượng 150 g NPK 16 - 16 - 8.


Các chỉ tiêu theo dõi


Đặc điểm cấu tạo hoa và cụm hoa của các mẫu giống: tại thời kỳ cây ra hoa kết quả, khảo sát trên toàn bộ các cá thể của mỗi mẫu giống đặc điểm cánh hoa, bầu nhuỵ, chỉ nhị, thành phần hoa trên cụm hoa. 


Phương pháp phân loại kiểu hoa đu đủ được xác định theo khung phân loại của Storey (1941), trích trong tài liệu của Singh (1990), Ying Kwok Chan (2008) và Jack  (1980).


Phương pháp phân loại kiểu cụm hoa, giới tính của cây được xác định theo khung phân loại của Oschae và cs. (1975), trích trong tài liệu của Singh (1990) và Nguyễn Văn Luật (2009).


Phương pháp phân nhóm quần thể được xác định theo khung phân loại của Singh (1990). 


Số liệu được xử lý bằng chương trình Microsoft Excel 2003.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
     LUẬN


3.1. Cấu tạo hoa trên cụm hoa đu đủ  


Dựa theo khung phân loại của Storey (1941), trích theo Ying Kwok Chan (2008), hoa đu đủ được chia ra thành 6 kiểu cơ bản:


1. Hoa đơn tính cái có bầu nhuỵ và không có nhị đực.


2. Hoa lưỡng tính 5 nhị (pentandria) có 5 chỉ nhị, bầu nhuỵ có 5 rãnh.


3. Hoa lưỡng tính dị hình (carpelloid) có từ 6 đến 9 nhị, bầu nhuỵ có rãnh dị hình.


4. Hoa lưỡng tính thon dài (elongata) có bầu nhụy kéo dài, bề mặt trơn, phẳng.   


5. Hoa lưỡng tính nhuỵ thoái hoá (barren) có 10 nhị, bầu nhuỵ bị thoái hoá. 


6. Hoa đực, có 10 nhị, không có bầu nhuỵ.  


Kết quả khảo sát trên tập đoàn nghiên cứu ghi nhận sự xuất hiện của tất cả các loại hoa trên (Hình 1 đến Hình 6). 

		Hình 1. Hoa đơn tính cái 


- 5 tràng hoa rời nhau


- Không có nhị


- Bầu nhụy hình cầu hoặc bầu dục
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		Hình 2. Hoa lưỡng tính năm nhị  
               (pentandria) 


- 5 tràng hoa rời nhau


- Có 5 nhị rời


- Bầu nhụy có 5 khía. 
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		Hình 3. Hoa lưỡng tính dị hình
              (carpelloid)

- 5 tràng hoa hợp ở phần dưới tạo thành ống hoa


- Có 10 nhị, 5 nhị thấp hợp với ống hoa, 5 nhị cao
          hợp với bầu nhụy làm biến dạng bầu nhụy
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		Hình 4. Hoa lưỡng tính thon dài (elongata)

- 5 tràng hoa hợp ở phần dưới tạo thành ống hoa


- Có 10 nhị (5 cao, 5 thấp) hợp với ống hoa


- Bầu nhụy thuôn dài
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		Hình 5. Hoa lưỡng tính bất dục (barren) 

- 5 tràng hoa hợp ở phần dưới tạo thành ống hoa


- Có 10 nhị (5 cao, 5 thấp) hợp với ống hoa


- Bầu nhuỵ thoái hoá, kém phát triển, vòi nhuỵ
          tiêu biến
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		Hình 6. Hoa đực


- 5 tràng hoa hợp ở phần dưới tạo thành ống hoa


- Có 10 nhị (5 cao, 5 thấp) hợp với ống hoa


- Bầu nhụy bị thoái hóa hoàn toàn
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Như vậy, các mẫu giống đu đủ ở nước ta về cơ bản có cấu tạo không sai khác nhiều so với các mẫu giống đu đủ trên thế giới. 


Quá trình khảo sát cấu tạo hoa trên tập đoàn thí nghiệm cho thấy, hoa lưỡng tính bất dục đều là các hoa phụ của cụm hoa, có bầu nhuỵ bị thoái hoá và trở nên bất dục. Khi giải phẫu hoa đực, vẫn thấy dấu vết của vòi nhuỵ nhưng đã bị thoái hoá. Trường hợp này giả thuyết là giới tính của hoa được quyết định bởi hàm lượng tích luỹ của một loại hoóc môn. Giải thích này cũng phù hợp cho hiện tượng cây đu đủ đực xuất hiện hoa lưỡng tính thon dài trên cụm hoa đực (Hình 9 và Hình 10).


3.2. Cấu tạo cụm hoa của các mẫu giống
       đu đủ thí nghiệm  


Theo phân loại của Oschae và cs. (1975), trích trong tài liệu của I.D.Singh (1990), các cây trong quần thể mẫu giống thu thập được phân làm 3 nhóm giới tính theo thành phần hoa trên cụm hoa. 


Nhóm A: cụm hoa đơn tính cái - cụm hoa ngắn, chỉ mang hoa đơn tính cái


Nhóm B: cụm hoa lưỡng tính - cụm hoa ngắn, có thể mang hoa lưỡng tính 5 nhị, lưỡng tính thon dài, lưỡng tính bất dục và hoa lưỡng tính dị hình.


Nhóm C: cụm hoa đực - cụm hoa có cuống dài, mang chủ yếu là hoa đực, có thể mang một vài hoa lưỡng tính thon dài ở đầu ngọn cành hoặc nhánh của cụm hoa.


		Hình 7. Cụm hoa nhóm A – cây đơn tính cái

A1: Cụm hoa ngắn với hoa chính lớn, các hoa phụ phía bên thoái hóa và chậm phát triển.


A2: Cụm hoa dài, hoa chính có kích thước trung bình, các hoa bên có thể phát triển thành quả, tạo chùm quả.
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		Hình 8. Cụm hoa nhóm B - cây lưỡng tính


B1, B2: Hoa chính là hoa lưỡng tính 5 nhị. Các hoa phía dưới là hoa lưỡng tính bất dục.


B3: Hoa chính là hoa lưỡng tính thon dài. Các hoa nhỏ phía dưới là hoa lưỡng tính bất dục.


B4: Hoa chính và các hoa nhỏ bên dưới đều là hoa lưỡng tính dài thon dài.
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		Hình 9. Cụm hoa
     nhóm C - cây đực


C1: Cụm hoa có một cuống dài trên chỉ đính hoa đực.


C2: Cụm hoa có một cuống dài, gồm hoa đực và hoa lưỡng tính  dài. 

		   



		Hình 10. Cây đu đủ đực có quả ở đầu cụm hoa

		

  





3.3. Phân nhóm quần thể các mẫu giống
       đu đủ thu thập


Theo phân loại của Singh (1990), đu đủ là cây phân tính khác gốc tuy nhiên tùy thuộc vào thành phần biểu hiện giới tính của các cá thể trong quần thể, các quần thể đu đủ có thể phân thành 3 nhóm sau: 


- Quần thể phân tính: chỉ mang cây đực và cây cái (Dioecious)


- Quần thể đực ưu thế: mang cây lưỡng tính và cây đực (Androdioecious)


- Quần thể cái ưu thế: mang cây lưỡng tính và cây cái (Gynodioecious).


Tiến hành khảo sát kiểu hình giới tính của các mẫu giống thu thập tại thời điểm các cây ra hoa. Bảng 1 cho thấy có đến 8/13 mẫu giống là dạng quần thể cái ưu thế - Gynodioecious, không xuất hiện cây đực trong quần thể. Đó là các mẫu giống - ĐLT 01, ĐLT 03, ĐLT 02, ĐLD 03, TQH, ĐLD 02, STR 05 và ĐT 03. Dạng quần thể này rất được sản xuất ưa chuộng vì tất cả các cá thể trong quần thể đều có thể tạo quả và cho năng suất. Đây cũng là các mẫu giống quý có thể dùng làm nguồn gen ban đầu để tạo ra giống đu đủ mới không có cây đực. 


Quần thể QN biểu hiện gần như một quần thể phân tính (Dioecious). Quần thể này có  hầu hết các cá thể là cây đực (35,3%) và cây cái (60,1%), chỉ có 4,6% số cây là cây lưỡng tính.  


Căn cứ theo phương pháp phân nhóm của Singh (1990) thì các quần thể còn lại chưa thể xếp vào bất kỳ nhóm quần thể nào bởi sự đa dạng trong thành phần các dạng giới tính tồn tại trong quần thể. Do vậy trong thời gian tới cần tiến hành khảo sảo sự di truyền và biểu hiện thành phần giới tính trên các quần thể đu đủ mới thu thập, làm cơ sở cho việc nắm bắt cơ chế di truyền phân ly kiểu hình giới tính từ đó tạo ra quần thể giống không có cây đực (Gynodioecious) (Hình 11).


Bảng 1. Tỷ lệ phân ly giới tính của các dòng đu đủ nghiên cứu


		Dòng

		Cây đực


(%)

		Cây cái


(%)

		Cây
lưỡng tính (%)

		Dạng
quần thể

		Dòng

		Cây đực


(%)

		Cây cái


(%)

		Cây
lưỡng tính
(%)

		Dạng quần thể



		ĐLT01

		0,0

		42,4

		57,6

		Gyno*

		TQH

		0,0

		47,6

		52,4

		Gyno



		ĐLT03

		0,0

		44,0

		56,0

		Gyno

		ĐLD02

		0,0

		65,5

		35,5

		Gyno



		ĐBI02

		13,6

		72,8

		13,6

		X**

		STR05

		0,0

		54,3

		45,7

		Gyno



		SLA02

		8,1

		37,8

		54,1

		X

		ĐT 03

		0,0

		75,6

		24,4

		Gyno



		QN

		35,3

		60,1

		4,6

		Dio***

		ĐBI 05

		11,1

		55,6

		33,3

		X



		ĐLT02

		0,0

		68,4

		31,6

		Gyno

		IA05

		12,7

		33.5

		53,8

		X



		ĐLD03

		0,0

		38,5

		61,5

		Gyno

		HONG PHI (đc)

		0,0

		45,3

		54,7

		Gyno





*: Gynodioecious         **: không xác định       ***:Dioecious
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Hình 11. Tỷ lệ các kiểu hình giới tính trong tập đoàn vật liệu nghiên cứu


4. KẾT LUẬN


Các mẫu giống đu đủ khảo sát có ba kiểu hoa chính là hoa đơn tính cái, hoa lưỡng tính và hoa đực. Trong đó hoa lưỡng tính gồm bốn kiểu nhỏ là: lưỡng tính 5 nhị, lưỡng tính thuôn dài và lưỡng tính bất dục và lưỡng tính dị hình. Cấu tạo hoa các mẫu giống đu đủ khảo sát tương tự các mẫu giống đu đủ trên thế giới.


Dựa vào cấu tạo cụm hoa phân biệt thành 3 nhóm cây: cây đơn tính cái và cây lưỡng tính và cây đực. Nhóm cây đơn tính cái có hai kiểu cụm hoa A1, A2; nhóm cây lưỡng tính có ba kiểu cụm hoa B1, B3, B4 và nhóm cây đực gồm 2 kiểu C1 và C2. 


Trong 13 mẫu giống đu đủ mới thu thập thì có 8 mẫu giống là quần thể cái ưu thế - Gynodioecious. Đây là các mẫu giống quý có thể dùng làm nguồn gen để tạo ra các giống đu đủ mới không có cây đực.


Đề nghị


Kết quả trên đây là căn cứ và chỉ dẫn tốt về đặc điểm biểu hiện giới tính trên cây đu đủ nói chung và tập đoàn mẫu giống đu đủ thí nghiệm nói riêng. Trên cơ sở của nghiên cứu này, trong thời gian tới cần có thêm những nghiên cứu về sự di truyền và phân ly biểu hiện kiểu hình giới tính trong các quần thể duy trì và các quần thể lai hữu tính nhằm xác định quy luật, đặc điểm di truyền giới tính trên quần thể vật liệu đu đủ.
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